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ĐÁNH GIÁ TẦN SUẤT NÔN VÀ BUỒN NÔN  
XẢY RA SAU PHẪU THUẬT CẮT RUỘT THỪA VIÊM CẤP BẰNG KỸ THUẬT NỘI SOI 

 
Hồ Khả Cảnh, Hồ Khả Vĩnh Nhân 

Trường Đại Học Y Dược Huế 
TÓM TẮT 
1. Mục tiêu: Đánh giá tỉ lệ nôn và buồn nôn xảy ra 

ngày đầu sau phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm 
cấp. Đánh giá mức độ nôn và buồn nôn xảy ra ngày 
đầu sau phẫu thuật. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu gồm 100 bệnh nhân tuổi từ 4 đến 97tuổi, 
có tình trạng sức khỏe ASA I, II, được chỉ định phẫu 
thuật cắt ruột thừa viêm cấp dưới nội soi. Bệnh nhân 
được theo dõi biến chứng nôn và buồn nôn sau phẫu 
thuật ở các thời điểm từ 0-6h và từ 7h-24h sau phẫu 
thuật. Chúng tôi đánh giá tỉ lệ nôn, buồn nôn và mức 
độ nôn, buồn nôn xảy ra trong khoảng thời gian từ 0-
24giờ sau phẫu thuật.  

3. Kết quả: Có 25 bệnh nhân xuất hiện nôn và 
buồn nôn sau phẫu thuật chiếm tỉ lệ 25%. Trong đó ở 
khoảng thời gian 0-6giờ có 18% bệnh nhân nôn, buồn 
nôn (với buồn nôn nhẹ ở mức độ 1 là 9%, mức độ 2 
có 1%, nôn khan hoặc nôn thực sự chiếm tỉ lệ 8%). 
Từ 7-24giờ sau phẫu thuật nôn, buồn nôn có 13% (với 
mức độ 1 là 4%, mức độ 3 là 5%, mức độ 4 là 4%, 
không có mức độ 2). 

4. Kết luận: Biến chứng nôn và buồn nôn xảy ra 
ngày đầu sau phẫu thuật cắt ruột thừa viêm cấp bằng 
nội soi là 25%, với tỉ lệ buồn nôn (mức độ 1,2) xảy ra 
ở thời gian hồi tỉnh (từ 0-6giờ) cao hơn ở thời gian hậu 
phẫu (từ 7-24giờ) nhưng tỉ lệ nôn (mức độ 3,4: nôn 
khang hoặc nôn thật sự) ở thời gian hậu phẫu cao 
hơn ở thời gian hồi tỉnh. 

Từ Khóa: Phẫu thuật nội soi; Viêm ruột thừa; cắt 
ruột thừa, buồn nôn và nôn sau phẫu thuật. 

SUMMARY 
1. Objectives: The study was realised to evaluate 

the incidence and the degree of postoperative nause 
and vomiting undergoing laparoscopic appendectomy 
on the first day after surgery. 

2. Methods: The prospective study has been 
done on 100 patients allocated undergoing 
laparoscopic appendectomy. The incidence of 
postoperative nausea and vomiting was recorded 
during from 0h to 24h after surgery. 

3. Results: A total of 100 patients (41 men and 59 
women) were enrolled. The incidence of pateints 
experiencing postoperative nause and vomiting 
(PONV) during the first 24h after surgery was 25%. 
From 0h to 6h was 18% (with degree of nausea was 
10%; vomiting was 8%) and from 7h to 24h was 13% 
(the degree of nausea was 4% and vomitting was 9%)  

4. Conclusions: The incidence of postoperative 
nausea and vomiting was occurred on the fist day 
after laparoscopic appendectomy was 25%. The 
incidence of degree of nausea from 0h to 6h was 

higher than from 7h to 24h, but the incidence of 
degree of vomiting from 7h to 24h was higher than 
from 0h to 6h after laparoscopic appendectomy.  

Keywords: Laparoscopy; Appendicitis; 
Appendectomy, nausea, vomiting, postoperative  

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nôn và buồn nôn không những gây nên những 

khó chịu cho bệnh nhân mà còn ảnh hưởng đến sự 
hồi phục sau phẫu thuật. Nôn và buồn nôn là biến 
chứng có tần suất xảy ra khá cao ở thời gian hồi tỉnh 
và hậu phẫu trong các trường hợp phẫu thuật ở các cơ 
quan trong ổ phúc mạc, vùng đầu mặt cổ và thần kinh 
sọ não [1], [2], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. Trong những năm 
gần đây kỹ thuật nội soi được ứng dụng trong phẫu 
thuật ngày càng phổ biến, trong đó phẫu thuật cắt ruột 
thừa viêm cấp bằng kỹ thuật nội soi có tần suất ứng 
dụng khá cao [3], [12], [14]. Đây là kỹ thuật phẫu thuật 
được đánh giá ít có biến chứng đặc biệt là thời gian 
nằm viện sau mổ ngắn, tuy nhiên biến chứng nôn và 
buồn nôn sau mổ cũng ảnh hưởng khá nhiều đến kết 
quả điều trị và chưa được đánh giá đầy đủ để áp dụng 
các biện pháp dự phòng sau phẫu thuật. Để có bằng 
chứng thực tế lâm sàng nhằm đề xuất áp dụng trong 
điều trị, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh 
giá tần suất nôn và buôn nôn xảy ra sau phẫu thuật cắt 
ruột thừa viêm cấp bằng kỹ thuật nội soi" với các mục 
tiêu cụ thể như sau: 

1. Đánh giá tác tỉ lệ nôn và buồn nôn xảy ra ngày 
đầu sau phẫu thuật.  

2. Đánh giá mức độ nôn và buồn nôn xảy ra ngày 
đầu sau phẫu thuật  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
1.1. Đối tượng. 
Gồm 100 bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt 

ruột thừa viêm cấp tại Bệnh viện Trung ¦ơng Huế và 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế thời gian từ 
tháng 10/2009 đến 11/2009. Tuổi từ 4 tuổi đến 97 
tuổi. 

1.2. Tiêu chuẩn chọn bệnh. 
- Bệnh nhân nằm trong nhóm ASA I & ASA II theo 

tiêu chuẩn đánh giá sức khoẻ bệnh nhân trước mổ 
của Hội Gây mê Hồi sức Thế giới. Được phẫu thuật 
cấp cứu dưới gây mê nội khí quản hoặc gây tê tủy 
sống. 

1.3. Địa điểm và thời gian nghiên nghiên cứu. 
Nghiên cứu được thực hiện tại Khoa Gây mê Hồi 

sức và Khoa Ngoại Bệnh viện Trung Ương Huế và 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế trong 2 tháng 
10 và 11 năm 2009. 
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2. Phương pháp nghiên cứu. 
Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang. 
2.1. Các thông số nghiên cứu. 
- Thời gian gây mê, gây tê. Thời gian phẫu thuật 

của nhóm nghiên cứu. 
- Dấu hiệu buồn nôn (mức độ nặng nhẹ theo 

thang điểm Klockgether-Radke). Nôn thực sự (mức độ 
nặng nhẹ theo thang điểm Klockgether-Radke): Số 
lần nôn trong khoảng thời gian từ 0h-6h và từ 7h-24h 
sau phẫu thuật. Các triệu chứng khác liên quan nôn, 
buồn nôn. 

2.2. Đánh giá mức độ nôn, buồn nôn sau phẫu 
thuật. 

Tiêu chuẩn đánh giá mức độ nôn, buồn nôn sau 
mổ dựa theo thang điểm của Klockgether-Radke: 

- Mức độ 0: Không nôn và không buồn nôn. 
- Mức độ 1: Buồn nôn nhẹ (cảm giác lợm giọng). 
- Mức độ 2: Buồn nôn nặng (cảm giác muốn nôn 

nhưng không nôn được). 
- Mức độ 3: Nôn khan hoặc nôn thực sự dưới 2 lần/ 

giai đoạn. 
- Mức độ 4: Nôn thực sự ≥ 2 lần/giai đoạn. 
3. Xử lí số liệu. 
Các kết quả nghiên cứu được xử lý theo phương 

pháp thống kê y học bằng phần mềm SPSS 15.0. về 
tỉ lệ nôn, buồn nôn, mức độ nôn sau phẫu thuật, giá 
trị trung bình của thời gian gây mê, thời gian phẫu 
thuật, số lượng thuốc sử dụng sau mổ 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Đặc điểm chung. 
Bảng 1. Phân bố bệnh nhân theo giới, tuổi, cân 

nặng 
Nhóm 

Thông số Nhóm NC 

Nam Nữ Giới 
41 59 

Tuổi (năm) 35,87 ± 21,79 (4 - 97) 
Chiêù cao (cm) 152,81 ± 12,71 (112 - 175) 
Cân nặng (kg) 46,82 ± 10,24 (18 - 65) 
Nhận xét: Bệnh nhân Nam chiếm tỉ lệ 41%. Bệnh 

nhân Nữ chiếm tỉ lệ 59%. Tuổi trung bình: 
35,87±21,79. Tuổi lớn nhất: 97 tuổi. Tuổi nhỏ nhất: 04 
tuổi. Cân nặng trung bình: 46,82±10,24 (kg). Cân 
nặng lớn nhất: 65(kg). Cân nặng nhỏ nhất: 18 (kg). 
Chiều cao trung bình 152,81 ± 12,71, cao nhất: 175 
cm, thấp nhất 112cm. 

2. Về thời gian gây mê, phẫu thuật. 
Bảng 2. Giá trị trung bình thời gian gây mê, phẫu 

thuật của các nhóm nghiên cứu: 
Giá trị 

Thông số Giá trị Trung bình n 

Thời gian gây mê trung bình (phút) 67,25 ± 15,60 
(51 - 84) 

Thời gian phẫu thuật (phút) 50,23± 12,34 
(39 – 63) 

100 

Nhận xét: Thời gian gây mê trung bình 65,25 
±25,60 phút. Thời gian phẫu thuật trung bình 
52,23±102,34 phút  

3. Về tỉ lệ nôn, buồn nôn xảy ra sau phẫu thuật  
Bảng 3. Tỉ lệ nôn, buồn nôn sau phẫu thuật của 

nhóm nghiên cứu (từ 0-24h) 
Số lượng, tỉ lệ 

Tham số 
Số lượng Tỉ lệ (%) 

Nôn, buồn nôn 25 25% 
Không nôn, buồn nôn 75 75% 

Tổng 100 100% 
Nhận xét: Trong 100 bệnh nhân được nghiên cứu 

sau phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi có 25 bệnh nhân 
nôn, buồn nôn chiếm tỉ lệ 25%  

Bảng 4. Tỉ lệ nôn, buồn nôn trong từng thời điểm 
của nhóm NC 

N= 100 Nhóm NC 
Thời gian Số lần Tỉ lệ (%) 

Buồn nôn 10 10% 
Nôn 8 8% 

 
Thời gian  

0-6h Nôn, buồn nôn 18 18% 
Buồn nôn 4 4% 

Nôn 9 9% 
 

Thời gian 7-24h 
Nôn, buồn nôn 13 13% 

Nhận xét:  
Thời gian 0-6h: Tỷ lệ NBNSPT là 18% trong đó 

buồn nôn chiếm 10%, nôn 8% 
Thời gian 7-24h: Tỷ lệ NBNSPT là 13% trong đó 

buồn nôn 4%, nôn 9% 
4. Mức độ nôn, buồn nôn sau phẫu thuật  
Bảng 5. Mức độ nôn, buồn nôn sau phẫu thuật 

N = 100 Nhóm NC 
Mức độ nôn, buồn nôn Số lần Tỉ lệ (%) 

Mức độ 1 9 9% 
Mức độ 2 1 1% 
Mức độ 3 5 5% 

Thời gian từ 
0-6h 

Mức độ 4 3 3% 
Mức độ 1 4 4% 
Mức độ 2 0 0% 
Mức độ 3 5 5% 

Thời gian từ 
7-24h 

Mức độ 4 4 4% 
Nhận xét: 
ở thời gian 0-6h: Tỉ lệ buồn nôn nhẹ (mức độ 1) có 

số lần buồn nôn nhiều nhất (9%). ở thời gian từ 7-
24h: Có số lần nôn (mức độ 3 và 4) nhiều nhất chiếm 
tỉ lệ 9%, không có mức độ 2. 

BÀN LUẬN 
1. Về kết quả tần suất buồn nôn và nôn sau 

phẫu thuật. 
Theo nhiều nghiên cứu ghi nhận phẫu thuật nội 

soi làm giảm biến chứng của phẫu thuật và được chỉ 
định trong điều trị viêm ruột thừa cấp kể cả biến 
chứng và không biến chứng [ 3], nhưng tỉ lệ buồn nôn 
và nôn vẫn còn là vấn đề cần quan tâm ở thời gian 
sau mổ. Cơ chế bệnh sinh của nôn và buồn nôn sau 
phẫu thuật nội soi dưới gây mê, gây tê vẫn chưa được 
hiểu rõ. Các yếu tố nguy cơ bao gồm tuổi, giới, hút 
thuốc lá, tiền sử dị ứng, chứng say tàu xe, sử dụng 
thuốc mê, thời gian gây mê, thời gian phẫu thuật, tồn 
đọng khí trong phúc mạc sau bơm CO2 vào ổ phúc 
mạc, kích thích cơ hoành, kích thích nội tạng và thao 
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tác phẫu thuật được cho là nguyên nhân phổ biến gây 
buồn nôn và nôn sau phẫu thuật. Một số nghiên cứu 
ghi nhận tỉ lệ nôn, buồn nôn sau mổ có tần suất giao 
động từ 10-60% tuỳ theo loại phẫu thuật [2], [4], [5], 
[6]. Nghiên cứu của Lê Thanh Dương [8] về “So sánh 
dự phòng nôn, buồn nôn sau phẫu thuật cắt túi mật 
nội soi” ghi nhận ở nhóm chứng bệnh nhân không 
được điều trị dự phòng có tỉ lệ buồn nôn, nôn cao 
(63,3%). Nghiên cứu của Hồ Văn Huấn “Đánh giá một 
số yếu tố liên quan đến nôn và buồn nôn sau mổ ở các 
bệnh nhân sau gây mê nội khí quản” ghi nhận tỉ lệ nôn, 
buồn nôn sau mổ là 39,33%. Trong nghiên cứu của 
chúng tôi, tỉ lệ nôn và buồn nôn sau phẫu thuật có 
25%. Như vậy tỉ lệ nôn, buồn nôn trong nghiên cứu 
của chúng tôi có thấp hơn. Như đã nói ở trên có nhiều 
yếu tố nguy cơ gây nôn, buồn nôn sau phẫu thuật, 
nghiên cứu về phẫu thuật cắt ruột thừa dưới nội soi, 
chúng tôi quan tâm chủ yếu đến thời gian gây mê và 
phẫu thuật vì theo chúng tôi trong trường hợp phẫu 
thuật cắt ruột thừa viêm dưới nội soi có thời gian ngắn 
hơn (bảng2). Thời gian gây mê, phẫu thuật càng kéo 
dài thì nguy cơ nôn, buồn nôn sau mổ càng tăng. 
Theo Hội nghiên cứu về Gây mê thế giới 
(International Anesthesia Research Society) cứ 30 
phút thời gian mổ kéo dài thì tăng 60% nguy cơ nôn, 
buồn nôn. Theo nghiên cứu của Marsha M.C và cộng 
sự [9] khi khảo sát yếu tố thời gian gây mê (< 120 
phút, ≥ 120 phút) các tác giả thấy có mối liên quan 
giữa thời gian gây mê với nôn và buồn nôn sau mổ, 
với nguy cơ tương đối OR= 2.04 và p< 0.005. Điều 
này cho thấy yếu tố thời gian gây mê và phẫu thuật 
có ảnh hưởng lớn đến biến chứng nôn và buồn nôn 
sau phẫu thuật.  

2. Về đánh giá tỷ lệ nôn và buồn nôn ở các thời 
điểm nghiên cứu.  

- ở thời điểm 0-6h: Kết quả ở Bảng 4 cho thấy 
tần suất xuất hiện buồn nôn và nôn sau mổ có 18 
trường hợp chiếm tỉ lệ 18%. Trong đó nôn chiếm tỉ lệ 
8% (mức độ 3 và 4) và buồn nôn 10% (mức độ 1 và 
2). Nguyên nhân gây buồn nôn và nôn ở thời điểm 
này có thể do trong giai đoạn này bệnh nhân còn chịu 
ảnh hưởng nhiều yếu tố từ gây mê phẫu thuật như: 
Tác dụng phụ của thuốc mê, thuốc giảm đau, đau do 
co kéo trong hậu phẫu, sonde hút dịch dạ dày, hút nội 
khí quản [7], [8]. 

- ở thời điểm 7-24h: Tỉ lệ buồn nôn xảy ra 13 
trường hợp chiếm tỉ lệ 13% (bảng 4). Trong đó nôn 
9% (mức độ 3 và 4) và buồn nôn 4%. Như vậy nghiên 
cứu của chúng tôi cho thấy tỉ lệ buồn nôn và nôn 
trong thời gian hồi tỉnh (0-6h) nhiều hơn tỉ lệ buồn nôn 
và nôn trong khoảng thời gian hậu phẫu (7-24h) 
nhưng tỉ lệ buồn nôn xảy ra chủ yếu ở thời gian hồi 
tỉnh, ngược lại tỉ lệ nôn lại xảy ra chủ yếu ở thời gian 
hậu phẫu. Theo chúng tôi yếu tố nguy cơ gây nôn 
trong thời gian hậu phẫu có thể do bệnh nhân được 
điều trị các thuốc khác: như giảm đau, kháng viêm 
mà nó có thể gây nôn hoặc bệnh nhân tái lập lại lưu 

thông tiêu hóa sớm gây tăng nhu động ruột và có thể 
gây nôn. 

KẾT LUẬN 
Qua kết quả nghiên cứu 100 trường hợp phẫu 

thuật cắt ruột thừa viêm cấp bằng kỹ thuật nội soi tại 
Bệnh viện Trung Ương Huế và Bệnh viện Trường Đại 
học Y Dược Huế cho thấy tỉ lệ nôn và buồn nôn xảy 
ra sau phẫu thuật là 25%, nhưng tỉ lệ buồn nôn (mức 
độ 1,2) xảy ra ở thời gian hồi tỉnh (từ 0-6giờ) cao hơn 
ở thời gian hậu phẫu (từ 7-24giờ) và tỉ lệ nôn (mức độ 
3,4: nôn khang hoặc nôn thật sự) ở thời gian hậu 
phẫu cao hơn ở thời gian hồi tỉnh. 
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